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T I ª u   c h u È n   v I Ö t   n a m                                        tcvn 6994 : 2001  
 

 
 
Chất lượng không khí − Khí thải công nghiệp − Tiêu chuẩn thải 

theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp 

Air quality – Standards for organic substances in industrial emission discharged in industrial 

zones 

 

 

1  Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang 

hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, 

hoặc sau khi cải tạo nâng cấp. 

Tiêu chuẩn này cụ thể hóa việc áp dụng TCVN 5940:1995 có tính đến lưu lượng thải (thải lượng) của 

khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất hữu cơ được thải ra môi trường trong khu công nghiệp, 

trình độ công nghệ và khu vực hoạt động của cơ sở sản xuất. 

2   Tiêu chuẩn viện dẫn 

TCVN 5939: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

TCVN 5940: 1995  Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ. 

3   Tiêu chuẩn thải  

3.1   Danh mục các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp và nồng độ của chúng theo lưu lượng, trình 

độ công nghệ khi phát thải vào môi trường khu công nghiệp, không được vượt các gia trị nêu trong bảng 

1 khi hệ số KV = 1.  

 

3.2  Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về môi trường yêu cầu có sự phân vùng chi tiết và cụ thể 

hơn cho mỗi vùng (KV ≠ 1), thì có thể áp dụng hệ số KV là một dãy giá trị để tính nồng độ thải theo công 

thức nêu ở phụ lục A  cùng với  hệ số KQ, KCN tương ứng với từng nguồn thải. 
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Chú thích - 

- Q1 ứng với các nguồn thải có l−u lượng khí thải nhỏ hơn 5000m3/h (Q< 5000 m3/h) 

- Q2 ứng với các nguồn thải có lưu lượng khí thải bằng hoặc lớn hơn 5000 m3/h đến nhỏ hơn 20000m3/h          

(5000 m3/h ≤ Q < 20000 m3/h) 

- Q3 ứng với các nguồn thải có l−u lượng khí thải bằng hoặc lớn hơn 20000  m3/h (Q ≥ 20000 m3/h) 

 - Công nghệ cấp A: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có các thiết bị mới, hiện đại,  tương đương với 

trình độ công nghệ hiện thời của thế giới.  

- Công nghệ cấp B: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động (cấp C) sau khi được đầu tư, 

cải tiến, bảo dưỡng nâng cấp thiết bị, công nghệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường để tuân thủ tiêu 

chuẩn thải, hoặc sau khi phải cải tiến thiết bị, công nghệ theo nhu cầu của sản xuất; hoặc là thiết bị sản xuất 

cấp A nhưng được vận hành, hoạt động từ sau khi Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực đến thời điểm tiêu chuẩn 

này được công bố áp dụng. 

    - Công nghệ cấp C: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động nhưng được lắp đặt, vận hành    

từ tháng 1 năm 1994 trở về trước (được xây dựng trước khi  Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực).   

- KCN  hệ số theo trình độ công nghệ của thiết bị  

- KQ   hệ số theo quy mô nguồn thải 

 - KV   là hệ số phân vùng 

- Các hệ số KV , KCN, KQ có thể thay đổi tùy theo yêu cầu, mục tiêu kiểm soát ô nhiễm của các cơ quan quản lý 

môi trường có thẩm quyền (xem thêm phụ lục A của tiêu chuẩn này) 
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Phụ lục A 

(tham khảo) 

Tính nồng độ  chất  ô nhiễm trong khí thải tương quan với lưu lượng, trình độ công 

nghệ, vùng  và mức cho phép quy định trong tiêu chuẩn thải  

A.1  Công thức tính nồng độ chất ô nhiễm 
 

 C (mg/Nm3) = TCth . KQ . KCN . KV               

trong đó : 

- C là nồng độ tối đa cho phép của chất ô nhiễm trong khí thải được phát thải ra, tính bằng miligam 

trên mét khối khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn (mg/Nm3) 

- TCth là các giá trị nồng độ tối đa cho phép (mg/Nm3) của chất ô nhiễm, theo TCVN 5939:1995      

(đối với chất thải vô cơ) và TCVN 5940: 1995 (đối với chất thải hữu cơ); 

- KQ là hệ số về qui mô của cơ sở sản xuất tương ứng với lưu lượng khí thải; 

- KCN là hệ số trình độ công nghệ của cơ sở sản xuất 

- KV là hệ số phân vùng. 

A.2    Các hệ số 

A.2.1    Hệ số phân vùng KV  

Giá trị TCth là nồng độ cho phép của tác nhân ô nhiễm trong khí thải (mg/m3) đạt được qua xử lý và 

không được vượt quá. Các giá trị nồng độ cao hơn hay thấp hơn giá trị đã xác định này là an toàn kém 

hơn hay an toàn cao hơn. Tuỳ thuộc vào chính sách và mục tiêu kiểm soát ô nhiễm (ví dụ lấy sự an 

toàn cho sức khoẻ của cộng đồng là mục đích cao nhất) cũng như khuyến khích hay không khuyến 

khích việc đầu tư công nghiệp đối với từng khu vực/vùng cụ thể để có thể quy định chất lượng không khí 

của khu vực/vùng là  "rất  trong sạch", " trong sạch", "kém trong sạch hơn",v.v., có nghĩa là cho phép 

nồng độ các tác nhân ô nhiễm trong không khí thấp hơn (hoặc cao hơn) mức độ an toàn (theo Tiêu 

chuẩn chất lượng không khí xung quanh). Để làm được như vậy, phải dùng hệ số KV cho từng khu 

vực/vùng nơi cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động. Có thể lấy KV = 1 là giá trị hệ số của vùng công 

nghiệp tập trung, tại đó nồng độ các chất ô nhiễm đã xử lý (đúng theo mức qui định của tiêu chuẩn thải) 

phát thải từ các xí nghiệp công nghiệp sau khi phân tán vào khí quyển có nồng độ của chúng trong 

không khí không vượt quá mức qui định của tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh. Trên cơ sở 

này, có thể lấy hệ số KV lớn hơn (ví dụ KV = 1,2 để ưu tiên, hoặc khuyến khích đầu tư nếu số nguồn thải 

tại khu vực nông thôn miền núi còn ít và đơn lẻ) hay nhỏ hơn 1 (ví dụ KV = 0,8 cho các khu vực đô thị 

đông dân, có nhiều nhiều công trình văn hoá, kiến trúc cần được ưu tiên bảo vệ...) hoặc các giá trị khác 

của hệ số KV cho các khu vực/vùng cụ thể tùy theo yêu cầu thực tế của quản lý. Khi đó, nồng độ của 

mỗi chất ô nhiễm trong khí thải của một cơ sở công nghiệp tại một địa điểm cụ thể sẽ tương ứng với 

mức cho phép của cơ quan quản lý môi trường, nhưng khi khuếch tán vào khí quyển, nồng độ của chất 
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đó phải đảm bảo không được vượt quá giá trị nồng độ cho phép quy định trong tiêu chuẩn chất lượng 

không khí xung quanh. 

A. 2.2   Về hệ số KQ theo quy mô nguồn thải  

Trên thực tế có thể sử dụng lưu lượng khí thải ra (m3/h) làm đại lương đặc trưng cho quy mô nguồn thải, 

và có thể cho phép các nguồn thải có lưu lượng thải thấp phát thải ra khí ô nhiễm ở nồng độ khác hơn 

so với nguồn thải lớn (Tuy nhiên là phải tính đến khả năng chịu tải ô nhiễm của vùng). Tạm thời có thể 

chia thành 3 cấp lưu lượng thải ứng với 3 giá trị KQ (đặc trưng cho quy mô nguồn thải) như sau: 

- nếu l−u lượng Q có giá trị nhỏ hơn 5000m3/h (Q<5 000 m3/h), thì lấy KQ = 1 

- nếu lưu lượng Q có giá trị bằng hoặc lớn hơn 5 000 m3/h đến nhỏ hơn 20 000m3/h  

  (5 000 m3/h ≤ Q < 20 000 m3/h), thì lấy KQ = 0,75  

- nếu l−u lượng Q có giá trị bằng hoặc lớn hơn (Q ≥ 20 000 m3/h), thì lấy KQ = 0,5 

Cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền có thể phân chia hệ số KQ chi tiết hơn tùy thuộc vào yêu 

cầu kiểm soát ô nhiễm. 

A.2.3   Về hệ số KCN theo trình độ công nghệ của thiết bị và nâng cấp thiết bị. 

Theo trình độ công nghệ, các thiết bị thuộc công nghệ hiện đại có chỉ số gây ô nhiễm thấp hơn so với 

các thế hệ thiết bị cũ. Do đó, xây dựng tiêu chuẩn thải vào  môi trường không khí theo tải lượng  có thể 

được chia thành 3 cấp công nghệ ứng với 3 giá trị KCN (là hệ số ứng với trình độ công nghệ) như sau: 

-   cấp A: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có các thiết bị mới, hiện đại,  tương đương với 

trình độ công nghệ hiện thời của thế giới, KCN = 0,6  

-   cấp B: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động (cấp C) nhưng đã được đầu 

tư, cải tiến, bảo dưỡng nâng cấp thiết bị, công nghệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường 

để tuân thủ tiêu chuẩn thải, hoặc do phải cải tiến thiết bị, công nghệ theo nhu cầu của sản xuất; 

hoặc là thiết bị sản xuất cấp A nhưng được vận hành, hoạt động từ sau khi luật Bảo vệ môi trường 

có hiệu lực đến thời điểm tiêu chuẩn này được công bố áp dụng, KCN = 0,75. 

-   cấp C: áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động nhưng được lắp đặt, hoạt động từ 

tháng 1 năm 1994 trở về trước (được xây dựng trước khi luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực), KCN =1.  

Cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền có thể phân chia chi tiết hơn, cụ thể hơn giá trị hệ số KCN  

cho phù hợp với yêu cầu kiểm soát ô nhiễm. 

 

 

__________________________________________ 


